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chương I.  những căn cứ và

sự cần thiết phải lập quy hoạch chi tiết
1.1 Sự cần thiết phải lập quy hoạch chi tiết

   Công ty TNHH XNK Văn Minh được UBND tỉnh Hà Tây giao làm chủ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và quản lý sau đầu tư  Cụm công nghiệp Bình Phú – Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Giấy chứng nhận đầu tư số 03121000140 ngày 25 tháng 10 năm 2007.
   Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1:2000 Cụm công nghiệp Bình Phú – Phùng Xá đã được UBND tỉnh Hà tây phê duyệt theo quyết định số 1473 QĐ- UBND ngày 3/6/2008.
Để cụ thể hoá đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1:2000 Cụm công nghiệp Bình Phú – Phùng Xá, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất tối đa, mang lại lợi ích kinh tế cho nhà nước cũng như  chủ đầu tư, Công ty TNHH XNK Văn minh cùng với đơn vị tư vấn là Công ty TNHH kiến trúc – quy hoạch Hà Tây tiến hành thiết kế quy hoạch chi tiết khu đô thị Bình Phú - Phùng Xá.
1.2. Mục tiêu và nhiệm vụ của đồ án:

* Mục tiêu :
- Cụ thể hoá và làm rõ mối quan hệ giữa Khu đất đô thị dịch vụ – nhà ở công nhân và Cụm công nghiệp đã được nêu trong đồ án quy hoạch Cụm công nghiệp Bình Phú – Phùng Xá, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây tỉ lệ 1/2000.

- Xây dựng một khu đô thị dịch vụ có thể đáp ứng các nhu cầu đặt ra khi xây dựng Cụm công nghiệp Bình Phú – Phùng Xá, đồng thời đẩy nhanh tiến trình đô thị hoá của Hà tây nói riêng, của cả nước nói chung.
- Tạo cơ sở pháp lý để tiến hành lập dự án đầu tư.

* Nhiệm vụ :

- Xác định rõ ranh giới, phạm vi lô đất lập quy hoạch, đánh giá hiện trạng xây dựng và khả năng sử dụng quỹ đất.

- Xác định tính chất của khu đô thị dịch vụ – nhà ở công nhân trong tổng thể Cụm công nghiệp Bình Phú – Phùng Xá.

- Quy hoạch sử dụng đất đai, lựa chọn phương án tối ưu, phát triển quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, quy hoạch kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị.

- Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm : quy hoạch san nền, giao thông, điện và thông tin liên lạc, cấp thoát nước và sử lý vệ sinh môi trường, tổng hợp đường dây đường ống.

- Quy hoạch chỉ giới xây dựng và chỉ giới đỏ cho từng lô đất.

- Đánh giá tác động của khu dân cư đối với môi trường xung quanh.

- Khái toán tổng mức đầu tư.

- Đề xuất điều lệ quản lý xây dựng trong khu đô thị dịch vụ – nhà ở công nhân trong tổng thể Cụm công nghiệp Bình Phú – Phùng Xá.

1.3. Các căn cứ pháp lý để lập điều chỉnh quy hoạch:

- Luật Đất đai 2003. Luật xây dựng 2003.
- Luật bảo vệ môi trường đã được quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.
- Nghị định 80/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 9/8/2006 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường.

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan.

- Thông tư số 10/2000/TT-BXD ngày 08/8/2000 của Bộ xây dựng hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các đồ án quy hoạch xây dựng.

- Quyết định số 21//2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng.

- Thông tư số 07/2007/QĐ-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng.

- Quyết định số 855 QĐ/TTg ngày 27/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt định hướng quy hoạch chung xây dựng tuyến đường Láng – Hoà Lạc đến năm 2020.

- Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ Tài nguyên Môi trường về việc bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường.

- Quyết định 866/2005/QĐ-UB ngày 12/7/2005 của UBND tỉnh Hà Tây về việc Ban hành Quy định về phân công, phân cấp, lập, thẩm định, quản lý Nhà nước và tổ chúc thực hiện các quy hoạch thuộc thẩm quyền của tỉnh.

- Quyết định số 872/2005/QĐ-UBND ngày 13/7/2005 của UBND tỉnh Hà Tây về ban hành Quy định về xây dựng và quản lý Cụm, điểm Công nghiệp-TTCN làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà Tây.

- Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 03/10/2006 của UBND tỉnh Hà Tây phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Hà Tây đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

- Giấy chứng nhận đầu tư của UBND tỉnh Hà Tây chứng nhận ngày 
25/10/2007 về việc việc thực hiện dự án đầu tư: Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng và quản lý sau đầu tư cụm công nghiệp Bình Phú – Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Tây. 
- Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 07/8/2007 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Bình Phú – Phùng Xá huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây.

- Văn bản số 1903/UBND-CNXD ngày 25/4/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc điều chỉnh quy hoạch CCN Bình Phú – Phùng Xá, huyện Thạch Thất.

- Quyết định số 1473/QĐNĐ ngày 3/6/2008 của UBND tỉnh Hà tây về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Bình Phú – Phùng Xá, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà tây.

- Bản đồ địa giới hành chính, bản đồ địa hình khu đất.

- Bản đồ mốc ranh giới CCN Bình Phú – Phùng Xá, huyện Thạch Thất  tỷ lệ 1/2000 lập tháng 3/2008.
- Các quy chuẩn quy phạm hiện hành của nhà nước.

chương ii. Nội dung quy hoạch chi tiết và các điều kiện tự nhiên hiện trạng.
2.1. Tên đồ án : 

Quy hoạch chi tiết 1:500 khu đô thị dịch vụ – nhà ở công nhân Cụm công nghiệp Bình Phú – Phùng Xá, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây.
2.2. Chủ đầu tư lập quy hoạch : 

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Văn Minh
2.3. Đơn vị lập điều chỉnh quy hoạch:

Công ty TNHH tư vấn Kiến trúc – Quy hoạch Hà Tây.
2.4. Phạm vi nghiên cứu và các điều kiện tự nhiên : 

2.5.1 Phạm vi nghiên cứu và các điều kiện tự nhiên hiện trạng.
Vị tri:

   Döï aùn ñöôïc xaùc ñònh quy hoaïch taïi ñòa ñieåm xaõ Bình Phuù vaø xaõ Phuøng Xaù – huyeän Thaïch Thaát – tænh Haø Taây.
Coù giôùi caän:
 

- Đông bắc giáp: Khu dân cư xã Phùng Xá

- Taây Bắc giaùp: Cụm công nghiệp Bình Phú – Phùng Xá

- Hướng Nam giaùp: Đất canh tác huyện Quốc Oai

- Tây nam giáp: Cụm công nghiệp Ngọc liệp huyện Quốc Oai.

Quy mô :

   Tổng diện tích đất nghiên cứu quy hoạch: 50,47 ha.

   Trong đó, diện tích đất thuộc kênh phù sa Đồng mô khoảng: 6,32 ha. 

Địa hình:

   Huyện Thạch Thất có địa hình đa dạng, vùng núi đồi phía Tây và vùng Đồng bằng phía Đông, độ cao giảm dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam.

   Khu vực xây dựng quy hoạch nằm trong dạng địa hình đồng bằng phía đông, có địa hình tương đối bằng phẳng, địa chất khá đồng nhất.

Khí hậu thời tiết:

Thạch Thất nằm trong đới khí hậu miền Bắc Việt Nam, là khu vực chịu ảnh hưởng khí hậu nhiệt đới gió mùa, hình thành hai mùa rõ rệt:

- Mùa hè (từ tháng 4 đến tháng 10): Nóng, ẩm và mưa nhiều

- Mùa đông (từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau): khô, lạnh, ít mưa

+ Khu vực quy hoạch xây dựng nằm trong vùng có khí hậu của đồng bằng sông Hồng. Chịu ảnh hưởng của gió biển, khí hậu nóng ẩm, nhiệt độ trung bình năm: 23,8 độ C, lượng mưa trung bình: 1700 – 1800.

a. Nhiệt độ không khí:


- Nhiệt độ không khí trung bình: 
23,8oC


- Nhiệt độ tháng cao nhất: 

28o3C (VI)


- Nhiệt độ tháng thấp nhất:

16,1oC (I)


- Nhiệt độ tối cao tuyệt đối:

39,4oC


- Nhiệt độ tối thấp tuyệt đối:

3oC

b. Độ ẩm không khí:


- Độ ẩm trung bình năm 


82%


- Độ ẩm trung bình tháng cao nhất:
86%


- Độ ẩm trung bình tháng thấp nhất:
78%  


- Độ ẩm tối thấp tuyệt đối:

16%

c. Mưa


- Lượng mưa trung bình hàng năm: 
1700-1800 mm


- Số ngày mưa năm:


142


- Lượng mưa tháng lớn nhất (mm):
443 


- Số ngày mưa tháng nhỏ nhất (mm):
22 


- Số ngày mưa trên 50 (mm):

12 ngày


- Số ngày trên 100mm:


2 - 3 ngày


- Lượng mưa ngày cực đại:

353 mm


- Lượng mưa tháng cực đại:

1103 mm

Thuỷ văn: 

Khu đô thị Bình Phú - Phùng Xá nằm khoảng giữa đồng bằng Hà nội – Ba Vì, chịu ảnh hưởng gián tiếp của chế độ thuỷ văn sông Hồng. Mực nước sông Hồng báo động tại Hà nội: cấp 1>9,5m, cấp 2>10,5m, cấp 3>11,5m. Mực nước Hmax = 14,13m (ngày 22/8/197). Khi mực nước tại Hà nội > 13,3m phải phân xả lũ sông Đáy. Lưu lượng sông Hồng Qmax = 22,2m3/s (ngày 20/8/1971). 

Ngoài ra, khu đất nghiên cứu quy hoạch còn chịu ảnh hưởng của chế độ thuỷ văn sông Đáy và sông Nhuệ.

Địa chất :

- Qua thực tế xây dựng có thể đánh giá sơ bộ như sau:

+ Nền đất tương đối tốt, cường độ chịu lực R=2 - 2,5 KC/cm2

+ Mực nước ngầm khá sâu, thường xuất hiện ở độ sâu từ 10 - 15m

- Gió:


Về mùa đông, gió thường thổi tập trung ở hai hướng: Hướng Đông Bắc hay Bắc và hướng Đông hay Đông Nam. Trong nửa mùa đông, các hướng Đông Bắc và Bắc có trội hơn một chút, nhưng từ tháng 2 trở đi có hướng Đông và Đông Nam lại chiếm ưu thế hơn.

+ Tốc độ gió trung bình 1,9m/s

+ Tốc độ gió cực đại 24m/s

- Nắng

+ Số giờ nắng trong năm: 1588

+ Số giờ nắng tháng lớn nhất: 187

+ Số giờ nắng tháng nhỏ nhất: 46 

- Bão:


Thời kỳ hoạt động thịnh hành của bão từ tháng 7 đến tháng 10, tuy nhiên vị trí xây dựng quy hoạch ít chịu ảnh hưởng của bão.

2.2. Hiện trạng kinh tế  xã hội

* Tình hình phát triển kinh tế xã hội huyện Thạch Thất

· Tốc độ tăng trưởng bình quân thời kỳ 2000 – 2005 của huyện là 22%/năm.

Thạch Thất chiếm 5,5% diện tích của tỉnh, dân số chiếm 6,1% của tỉnh, đóng góp 6,2% GDP của tỉnh.

Trong giai đoạn 2000 – 2004, tốc độ tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung của tỉnh Hà Tây, song so với một số huyện có điều kiện phát triển tương đồng thì chỉ tiêu tổng GDP còn thấp.
2.3. Hiện trạng sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật 
Bảng hiện trạng quỹ đất trong khu vực quy hoạch

	TT
	Loại đất
	Diện tích

Ha
	Tỷ lệ

%

	1
	Đất hai lúa
	36,717
	72,75

	2
	Đất trục giao thông kinh tế Bắc nam 
	7
	13,87

	3
	Đất nghĩa địa
	0,028
	0,06

	4
	Đất kênh phù sa Đồng mô
	6,32
	12,52

	5
	Đất chuyên dùng
	0,4050
	0,8

	
	Tổng cộng 
	50,47
	100


Hệ thống đường giao thông: Trong phạm vi ranh giới quy hoạch khu đô thị dịch vụ – nhà ở công nhân Cụm công nghiệp Bình phú – Phùng xá, hiện tại không có tuyến giao thông nào đi qua, giao thông chủ yếu là giao thông nội đồng. Theo dự kiến sẽ có trục giao thông kinh tế Bắc nam với mặt cắt 150m đi qua khu đất.
Hệ thống cấp điện: Phía Tây bắc khu đất quy hoạch xây dựng có một trạm điện công suất 110kv. Có các tuyến đường dây 110kv và 35 kv chạy trong khu đất nghiên cứu. 

Hệ thống cấp nước: Hiện tại chưa có hệ thống cấp nước trong khu đất quy hoạch xây dựng. Hệ thống cấp nước dự kiến sẽ có đường cấp nước từ sông Đà về Hà nội, chạy dọc theo tuyến đường Láng – Hoà lạc.

 Hệ thống thoát nước: Do phần lớn là đất hai lúa nên hiện tại tại khu đất quy hoạch hệ thống thoát nước chủ yếu dựa vào kênh thuỷ lợi. Hiện tại có kênh thuỷ lợi  Đồng mô phục vụ tưới nước hơn 3000 ha canh tác cho huyện Quốc oai, đồng thời cung cấp nước phục vụ dân sinh kinh tế trong vùng. Vì vậy, phải giữ nguyên mặt cắt thiết kế ( Q=5,0m3/s). Việc quy hoạch phải đảm bảo vận hành tưới của hệ thống.

Theo đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp Bình Phú – Phùng Xá đã được phê duyệt, hướng tiêu nước của khu vực dự án là tiêu ra sông Tích bằng hai tuyến, lấy kênh Đồng mô làm ranh giới phân thuỷ, phía Bắc kênh Đồng Mô tiêu về hệ thống trạm bơm Bình Phú, phía nam kênh Đồng mô và diện tích phía Bắc đường Láng- Hoà Lạc của huyện Quốc Oai tiêu về hệ thống trạm bơm tiêu Thông Đạt, qua cống hai cống thoát có D=1200mm đường Láng – Hoà lạc. Vì vậy, hướng tiêu nước của khu đất đô thị dịch vụ - nhà ở công nhân Cụm công nghiệp Bình Phú – Phùng Xá sẽ tiêu về hệ thống trạm bơm tiêu Thông Đạt.

Hệ thống thông tin liên lạc: Hiện tại chưa có hệ thống thông tin liên lạc đi qua khu đất quy hoạch xây dựng.
2.4. Đánh giá tổng hợp


Khu vực quy hoạch rất thuận lợi cho công tác đầu tư xây dựng, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng thấp do không có các công trình xây dựng mà đất chủ yếu là đất hai lúa.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện trạng trong khu vực thiết kế quy hoạch chưa có nên khi tiến hành đầu tư xây dựng sẽ không bị phụ thuộc vào hiện trạng nên sẽ rất đồng bộ và dễ quản lý.
Do địa hình tương đối bằng phẳng, lại có độ dốc tự nhiên khá lý tưởng nên rất thuận lợi cho công tác san nền cũng như cấp, thoát nước

Điều kiện tự nhiên nhìn chung thuận lợi cho xây dựng và sản xuất. Địa chất khu vực qua khảo sát sơ bộ đảm bảo ổn định cho các công trình xây dựng. 

Khu đô thị dịch vụ – nhà ở công nhân Cụm công nghiệp Bình phú – Phùng xá khi tiến hành xây dựng sẽ đảm bảo các yêu cầu hiện hiện đại, phát triển bền vững.
chương iii. các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án
3.1 Tính chất đồ án điều chỉnh quy hoạch :

Khu đất nghiên cứu quy hoạch được phân chia thành 2 khu choc ăng chính như sau:
1) Đất khu đô thị dịch vụ.
2) Đất khu nhà ở công nhân, nhà ở chuyên gia làm việc trong cụm công nghiệp.
3.2 Các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật chủ yếu :
3.2.1. Các qui phạm về kiến trúc:

         Các công trình, hạng mục của dự án được xây dựng theo các tiêu chuẩn qui phạm xây dựng của Việt Nam TCVN 82-87. Tuy nhiên việc áp dụng các qui phạm cơ bản đối với dự án được căn cứ theo phương án qui mô cấp, mức độ xây dựng từng loại công trình.

+. Các qui phạm qui hoạch cơ bản (TCVN4449-87)

Nghiên cứu qui hoạch dân dụng phải bảo đảm bố trí hợp lý các khu xây dựng nhà ở, các trung tâm công cộng, các công trình phục vụ văn hoá, dịch vụ, sinh hoạt, các công trình kỹ thuật, mạng lưới đường, cây xanh ... 


Đơn vị tổ chức qui hoạch cơ bản trong khu dân dụng là tiểu khu. Trong tiểu khu có nhà ở, công trình phục vụ công cộng cấp I, sân chơi cây xanh TDTT, giao thông phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của nhân dân trong tiểu khu trên.

Hệ thống khu trung tâm công cộng là yếu tố bộ phận quan trọng trong toàn bộ cơ cấu qui hoạch khu đô thị. Tại đây không gian kiến trúc, khu trung tâm cần được tổ chức rộng thoáng, đẹp và ấn tượng là đầu mối không gian hài hoà tất cả các khu với các chức năng khác nhau trên toàn khu đất xây dựng khu đô thị.

    Qui hoạch xây dựng các khu nhà ở cần đảm bảo công trình xa nhất nằm trong bán kính phục vụ hợp lý của các công trình công cộng không quá 500m.

+. Qui phạm cơ bản về thiết kế nhà ở (TCVN 3905-84)


Số tầng cao, tỷ lệ giữa các công trình cao thấp của nhà ở trong khu đô thị mới phải dựa trên tính chất và qui mô dân số đô thị, điều kiện thiên nhiên, địa chất công trình, trình độ kỹ thuật xây dựng, khả năng đầu tư của từng giai đoạn qui hoạch và đầu tư xây dựng để xác định cho thích hợp.


Qui hoạch xây dựng tiểu khu và nhà cần áp dụng các thiết kế và các cấu kiện điển hình về nhà ở, công trình công cộng, kỹ thuật nhưng phải phù hợp với điều kiện địa hình khí hậu, vật liệu, kỹ thuật xây dựng và phong tục tập quán địa phương.

+. Qui phạm cơ bản về thiết kế nhà trẻ mẫu giáo:


Nhà trẻ và mẫu giáo cần bố trí trên khu đất riêng trong tiểu khu nhà ở cách đường giao thông chính trong thành phố, đô thị ít nhất 25m. Khoảng cách từ giới hạn khu đất nhà trẻ đến tường nhà ở có lối ra vào và cửa sổ ít nhất 10m, đến các công trình công cộng khác là 23m.

+. Qui phạm cơ bản thiết kế vườn hoa - cây xanh (TCVN4449-87)


Qui hoạch cây xanh đô thị được nghiên cứu trên cơ sở qui hoạch đô thị nhằm cải tạo môi trường xung quanh, hình thành khu vực vui chơi giải trí cho nhân dân tạo vẻ đẹp phong phú cho không gian đô thị. Cây xanh đô thị gồm 3 nhóm :


- Cây xanh sử dụng đô thị (công viên, vườn hoa, cây xanh ...)


- Cây xanh khu ở, nhà trẻ, trường học v.v..


- Cây xanh cách ly


Các loại cây xanh này được liên hệ với nhau bằng đường trồng cây và dải cây xanh tạo nên mạng cây xanh thống nhất. 

3.2.2. Các qui phạm cơ bản về kỹ thuật 

+. Qui phạm cơ bản về thiết kế thoát nước (TCVN 4449-87, 20TCN-51-84)


Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu khi thiết kế mới và thiết kế cải tạo mạng lưới thoát nước bên ngoài và công trình. Khi thiết kế hệ thống thoát nước cần phải tuân theo các qui định của Nhà nước và nguyên tắc vệ sinh khi xả nước thải vào sông hồ.


Khi thiết kế thoát nước cho các điểm dân cư cho phép sử dụng các kiểu hệ thống thoát nước : chung riêng một nửa, riêng hoàn toàn hoặc hệ thống kết hợp tuỳ theo địa hình, điều kiện khí hậu, yêu cầu vệ sinh của công trình thoát nước hiện có trên cơ sở so sánh các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

     Đối với hệ thống thoát nước mưa, nếu điều kiện cho phép có thể sử dụng hệ thống mương máng hồ và phải chú ý xử lý phần nước mưa bị nhiễm bẩn nhất.


Hệ số không điều hoà ngày của nước thải sinh hoạt của khu dân cư lấy Kng=1,15=1,3 tuỳ theo đặc điểm của từng đô thị.


Độ dốc nhỏ nhất đường ống, mương, rãnh phải chọn trên cơ sở đảm bảo tốc độ chảy nhỏ nhất đã qui định.

+. Qui phạm cơ bản về thiết kế cấp nước (TCVN-33-68, TCVN4449-87)

Sinh hoạt: 150 lít/người/ ngày đêm

Cấp cho công nhân trong các nhà máy



Loại 1: 60lít/1người/1ca (ngày 3 ca)



Loại 2: 40lít/1người/1ca (ngày 3 ca)

Tiêu chuẩn cấp nước cho hạ tầng khu vực bao gồm hệ thống đường ống từ hệ thống cấp nước chung của thành phố đến từng đơn nguyên nhà ở và công trình. Hệ thống bơm tăng áp, hệ thống đo đếm.


Hệ thống cấp nước bên trong được thiết kế để cấp nước trực tiếp tới các nơi dùng nước.


Hệ thống cấp nước ăn uống sinh hoạt phải thiết kế đảm bảo cấp nước có chất lượng theo đúng tiêu chuẩn chất lượng do Nhà nước qui định cho nước dùng để ăn uống.


Hệ thống cấp nước sinh hoạt bên trong lấy từ đường ống cấp nước của thành phố theo tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt trong các khu nhà ở của đô thị tính cho 1 người cho một ngày đêm từ  180 - 200 l/ngày đêm.
+. Qui phạm cơ bản về thiết kế điện (TCVN 5681-1992, TCVN4449-87)

Tiêu chuẩn sử dụng năng lượng điện sinh hoạt cho qui hoạch ngắn hạn : 150 Kwh/người, số giờ sử dụng công suất cực đại 250h/năm, phụ tải tính toán 140Kw/người.


Tiêu chuẩn sử dụng năng lượng điện sinh hoạt cho qui hoạch dài hạn : 320 Kwh/người, số giờ sử dụng công suất cực đại 350h/năm, phụ tải tính toán 430Kw/người.

+. Qui phạm cơ bản về thiết kế đường giao thông (TCVN 4449-87)


Mạng lưới đường phố, đường và tổ chức đi lại trong dự án được thiết kế thành một hệ thống nhằm bảo đảm mối liên hệ nhanh chóng và an toàn với tất cả các khu chức năng trong dự án. Đường đô thị cần phải được phân loại theo chức năng giao thông và tốc độ tính toán.
+. Qui phạm cơ bản về phòng cháy chữa cháy (TCVN 2622-1995)


Dự án phải được thiết kế qui hoạch và kỹ thuật căn cứ theo tiêu chuẩn phòng cháy chống cháy (TCVN2622-1995), khi thiết kế, xây dựng mới được cải tạo nhà và công trình cũng như khi thẩm định thiết kế và xét quyết định đưa nhà, công trình vào sử dụng.


Khi thiết kế nhà và công trình ngoài việc tuân thủ các qui định của tiêu chuẩn này còn phải tuân theo các qui định có liên quan ở các tiêu chuẩn hiện hành khác. 

3.3. Các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật:
a. Khu đô thị dịch vụ
Diện tích nghiên cứu: 42, 23 ha.


Quy mô dân số khoảng: 8500 người.
Các công trình xây dựng có chiều cao từ 1đến 30 tầng.
Mật độ xây dựng các công trình chính từ 30% đến 50%. 

Bảng 1. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khu thương mại, nhà ở.
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	 Tiêu chuẩn
	Chỉ tiêu lựa chọn

	A
	Dân số 
	
	
	

	1
	Dân số trong khu vực thiết kế
	Người
	5500 - 9000
	8500

	2
	Mật độ dân số
	Ng­êi/ha
	250
	200

	B
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	
	
	

	1
	Đất tiểu khu
	M2/ng­êi
	50
	

	
	+ Đất ở 
	
	
	28

	
	+ Công trình công cộng
	
	
	6

	
	+ Cây xanh
	
	
	12

	
	+ Đường nội bộ
	
	
	4

	C
	Tầng cao xây dựng
	
	
	

	
	Nhà chung cư cao tầng hỗn hợp
	Tầng
	7-30
	7-25

	
	Nhà vườn, biệt thự
	Tầng
	2-3
	2-3

	D
	Mật độ xây dựng
	
	
	

	
	Nhà chung cư cao tầng hỗn hợp
	%
	35-60
	40-60

	
	Nhà vườn, biệt thự
	%
	35-55
	35-40

	
	Công trình công cộng, dịch vụ
	%
	35-60
	40-60

	E
	Hạ tầng xã hội
	
	
	

	1
	Nhà trẻ, mẫu giáo
	Ch¸u/1000d©n
	60-80
	60

	
	
	M2/chỗ học
	20-25
	20

	2
	Trường tiểu học
	Ch¸u/1000d©n

M2/chỗ học
	80-100

18-20
	80

18

	3
	Trường THCS
	Ch¸u/1000d©n

M2/chỗ học
	80-100

20-25
	80

20

	F
	Hạ tầng kỹ thuật đô thị
	
	
	

	1
	Đất giao thông
	%
	18-20
	18-25

	2
	Cấp nước sinh hoạt
	l/ng/ng.®
	200
	200

	3
	Cấp nước CTCC
	Qsh
	20%
	20%

	4
	Thoát nước bẩn sinh hoạt
	l/ng/ng.®
	200
	200

	5
	Thoát nước bẩn CTCC
	Qsh
	20%
	20%

	5
	Rác thải
	Kg/ng.®
	1-1,2
	1-1,2

	6
	Cấp điện
	KW/ng
	0,5-0.9
	0,5-0.9

	7
	Chiếu sáng CTCC
	W/m2 sàn
	20-25
	20-25

	8
	Chiếu sáng đường phố
	Cd/m2
	0,8-1
	0,8-1


b. Khu nhà ở công nhân, nhà ở chuyên gia.
Diện tích nghiên cứu: 8,24 ha.


Quy mô dân số khoảng: 5000 người.
Các công trình xây dựng có chiều cao từ 2 đến 11 tầng.
Mật độ xây dựng các công trình chính từ 40% đến 60%.

chương iv. Bố cục quy hoạch kiến trúc
4.1. Cơ cấu tổ chức không gian và quy hoạch các khu chức năng :  
4.1.1 Nguyên tắc và quan điểm chung trong tổ chức quy hoạch :

- Khu vực quy hoạch được phát triển trên cơ sở nghiên cứu tổng thể quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Bình Phú – Phùng Xá và quy hoạch chung tỉnh Hà Tây.

- Là một bộ phận có mối liên hệ trực tiếp với Cụm công nghiệp Bình Phú – Phùng Xá, do vậy việc tổ chức quy hoạch phải thống nhất và đồng bộ với quy hoạch của Cụm công nghiệp Bình Phú – Phùng Xá, tuy nhiên, không gian được tổ chức sao cho sinh động và có chiều sâu, khác với không gian cứng nhắc của Cụm công nghiệp.

- Đáp ứng yêu cầu phát triển ngắn hạn cũng như dài hạn của Cụm công nghiệp.

- Tận dụng lợi thế, khắc phục các khó khăn để có thể có một khu đô thị dịch vụ – nhà ở công nhân hài hoà với cảnh quan xung quanh đồng thời vẫn mang nét đặc thù, hiện đại.
4.1.2 Các khu chức năng quy hoạch :

Căn cứ theo yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra, căn cứ vào hiện trạng khu đất và các định hướng phát triển chung của Cụm công nghiệp Bình Phú – Phùng Xá nói riêng, quy hoạch vùng nói chung, Cụm công nghiệp Bình phú – Phùng xá sau khi điều chỉnh sẽ được phân thành các khu chức năng như sau:
1. Khu đô thị, dịch vụ, bao gồm:
Đất nhà cao tầng hỗn hợp.
Đất nhà ở thấp tầng.
Đất nhà trẻ, mẫu giáo, trường tiểu học, trung học cơ sở.

Đất dịch vụ công cộng.

Đất công viên cây xanh, thể dục thể thao.
Đất kênh phù sa Đồng mô
Đường và giao thông tĩnh.

Đất kỹ thuật.
b. Khu nhà ở công nhân, nhà ở chuyên gia :

Đất nhà ở cao tầng cho công nhân.
Đất nhà ở thấp tầng cho chuyên gia.

Đất dịch vụ công cộng.

Đất công viên cây xanh.

Đất kênh phù sa Đồng mô.

Đường và giao thông tĩnh.

4.1.3 Phương án cơ cấu quy hoạch :

Trên cơ sở nghiên cứu đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1:2000 Cụm công nghiệp Bình Phú – Phùng xá đã được phê duyệt, đồ án đề xuất phương án cơ cấu sử dụng đất như sau:
· Về mạng lưới giao thông: 
Lấy trục giao thông kinh tế Bắc nam làm căn cứ, khu đất quy hoạch tiếp xúc với tuyến đường này thông qua 2 tuyến giao thông, trong đó gồm 1 tuyến giao thông chính đấu nối với tuyến giao thông của dự án đô thị Ngọc liệp - Đồng trúc, 1 tuyến phụ nằm về phía Nam khu đất, sát với ranh giới quy hoạch. Giao cắt với 2 tuyến giao thông này là các tuyến phân nhánh song song với trục giao thông kinh tế Bắc nam. Các tuyến giao thông khi thiết kế đều căn cứ vào hệ thống giao thông trong đồ án quy hoach chung Khu đô thị Ngọc liệp - Đồng trúc nên sẽ không gây khó khăn cho công tác khớp nối quy hoạch về sau.

Ngoài ra là các tuyến đường phân chia các lô đất cũng như có chức năng làm đường bao cho lô đất, đảm bảo mật độ giao thông đầy đủ và hợp lý.  
· Về chức năng sử dụng đất : 

Khu  đất đô thị dịch vụ:  

Khu đất đô thị dịch vụ gồm các lô đất xây dựng nhà ở chung cư cao tầng hỗn hợp, nhà ở biệt thự cao cấp, các lô đất xây dựng nhà văn phòng, trung tâm thương mại. Ngoài ra là các lô đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng như: Nhà trẻ, trường học, khu công viên cây xanh TDTT, đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật, đất đường và giao thông tĩnh… Các lô đất được bố cục tạo thành các khoảng không gian đóng mở khá sinh động.
Khu đất nhà ở công nhân:

Được bố trí về phía Tây khu đất, gồm các lô đất sử dụng để xây dựng các khu chung cư cho công nhân và biệt thự cho chuyên gia, ngoài ra là đất dịch vụ, đất cây xanh TDTT, đất đường và giao thông tĩnh…
Bảng  cơ cấu  sử dụng đất khu đô thị dịch vụ 
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Bảng cơ cấu sử dụng đất khu nhà ở công nhân 
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4.2. Quy hoạch sử dụng đất : 

 Trên cơ sở cơ cấu sử dụng đất, quy hoạch chi tiết khu đô thị dịch vụ- khu nhà ở công nhân được phân thành các khu chức năng như sau :
4.2.1. Đất đô thị dịch vụ:

Có tổng diện tích: 42,23 ha. Được phân chia thành các loại đất sau: 
- Đất nhà cao tầng hỗn hợp
Được bố cục dọc theo trục giao thông kinh tế Bắc nam về phía Tây, có tổng diện tích khoảng 5,9ha, với mật độ xây dựng khoảng 30 – 40%, chiều cao trung bình từ 15 – 30 tầng. Khoảng lùi xây dựng: 9m. Là khu đất dùng để xây dựng các công trình cao tầng có chức năng hỗn hợp chính như: Nhà ở chung cư, văn phòng cho thuê, siêu thị…
- Đất xây dựng nhà ở thấp tầng: Có tổng diện tích khoảng 7,71ha, mỗi lô đất có diện tích từ 300 – 500m2, mật đô xây dựng từ 30 – 45%, tầng cao trung bình từ 2 – 3 tầng. Khoảng lùi xây dựng: 3m. Là khu đất xây dựng nhà vườn, biệt thự cao cấp.

- Đất dịch vụ công cộng

Được bố cục về phía Nam khu đất, sát với ranh giới quy hoạch, có diện tích khoảng 1,06ha. Mật độ xây dựng khoảng 40 - 60%, tầng cao trung bình từ 1 - 5 tầng. Khoảng lùi xây dựng: 5m. Là khu đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng, phục vụ nhu cầu hàng ngày hoặc định kỳ cho người dân sống trong khu đô thị.

- Đất xây dựng trường học: Có tổng diện tích khoảng 2,33ha, bao gồm đất xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học cơ sở. Nằm tại vị trí trung tâm của khu đất, có giao thông thuận lợi nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Mật độ xây dựng khoảng 35 – 45%, tầng cao trung bình từ 1- 5 tầng. Khoảng lùi xây dựng: 6m.
- Đất kỹ thuật:

Gồm các khu xử lý nước thải phía Nam kênh Đồng mô, với diện tích chiếm đất khoảng 0,76ha. Khu đất này được bố trí về phía Tây khu đất.
- Đất cây xanh 1:  Có diện tích 0,75ha, nằm tại vị trí trung tâm của khu nhà ở và dịch vụ, kết hợp với hệ thống giao thông tạo thành một quảng trường trung tâm 

- Đất cây xanh 2:  có diện tích 1,44ha, nằm về phía Tây khu đất, sát với ranh giới quy hoạch, là khu cây xanh nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, điều hoà vi khí hậu cho toàn khu.
Bảng chỉ tiêu sử dụng đất khu đất đô thị dịch vụ.
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4.2.2. Khu nhà ở công nhân, nhà ở chuyên gia

Có tổng diện tích: 8,24 ha. Được phân chia thành các loại đất sau: 
- Đất nhà ở công nhân : 

Có tổng diện tích khoảng 2,93ha, mật độ xây dựng từ 40 – 60%, tầng cao trung bình từ 5 – 11 tầng. Khoảng lùi xây dựng: 6m. Là khu đất xây dựng nhà ở chung cư cho công nhân làm việc trong Cụm công nghiệp Bình Phú – Phùng Xá cũng như dành một phần cho công nhân ở các khu công nghiệp lân cận có nhu cầu thuê lại.
- Đất nhà ở cho chuyên gia : 

Có tổng diện tích khoảng 0,35ha, mật độ xây dựng từ 35 – 45%, tầng cao trung bình từ 2 – 3 tầng. Khoảng lùi xây dựng: 3m. Là khu đất xây dựng nhà ở dạng biệt thự cho chuyên gia làm việc trong Cụm công nghiệp Bình Phú – Phùng Xá thuê làm nơi lưu trú.
- Đất dịch vụ : 

Có tổng diện tích khoảng 0,36ha, mật độ xây dựng từ 40 – 60%, tầng cao trung bình từ 2 – 5 tầng. Khoảng lùi xây dựng: 5m. Là khu đất xây dựng các công trình dịch vụ trực tiếp cho công nhân ngay tại khu ở của mình.

- Đất cây xanh : 

Có tổng diện tích khoảng 0,58ha, tận dụng các khoảng đất trống và có hình thù phức tạp để trồng các khu cây xanh nhằm tạo ra một nơi nghỉ ngơi, giải trí, luyện tập thể dục thể thao cho công nhân và chuyên gia, nhằm tái tạo sức lao động một cách hiệu quả nhất.
Bảng chỉ tiêu sử dụng đất khu đất nhà ở Công nhân.
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Bảng thống kê chi tiết phân lô biệt thự loại 1
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4.3. Tổ chức quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan :
- Quanh Cụm công nghiệp Bình Phú – Phùng Xá chủ yếu là các nhà máy sản xuất và đất trồng lúa, vì vậy cảnh quan chung khu vực này khá buồn tẻ. Việc xây dựng Cụm công nghiệp phải được nghiên cứu và tính toán kỹ lưỡng, nhằm tạo ra một không gian sinh động, hài hoà. Tổ chức dải cây xanh 2 bên các tuyến đường chính, vừa tạo cảnh quan cho tuyến đường, vừa làm mềm các không gian xây dựng khô cứng. Các công trình xây dựng phải có màu sắc nhẹ nhàng, hài hoà, tránh các màu sắc sặc sỡ, phản cảm. 
- Các công trình thấp tầng phải có hình thức đơn giản, hiện đại, phải thể hiện được tính truyền thống và có khoảng lùi ít nhất định tạo sự thông thoáng cho các tuyến đường.
- Công trình dịch vụ và mua sắm được tổ chức thành không gian liên hoàn, giữa các công trình là không gian đi bộ ngoài trời với các cửa hàng 2 bên tạo cảnh quan đa dạng và sinh động.

- Khu đất xây dựng nhà ở cao tầng có mật độ xây dựng thấp và phải có khoảng lùi nhất định để tạo tầm nhìn đồng thời dành diện tích cho việc trồng cây xanh đảm bảo cảnh quan đô thị. 

chương v. quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

5.1. chuẩn bị  kỹ thuật đất xây dựng

5.1.1. Giải pháp san nền : 

a. Nguyên tắc chung :

Quy hoạch san nền khu đất được thiết kế dựa trên các nguyên tắc sau :

· Cao độ san nền đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành, không bị ảnh hưởng bởi ngập lũ.

· Cao độ san nền các lô đất đảm bảo liên hệ thuận tiện với mạng lưới giao thông bên ngoài và phù hợp với thiết kế san nền khu vực ở giai đoạn quy hoạch 1/2000 đã được phê duyệt.

· Đảm bảo tính hiệu quả kinh tế tối đa, cân bằng được khối lượng đào đắp trong nội bộ khu vực.

b. Độ dốc và hướng dốc san nền :

· Độ đốc toàn khu vực theo hướng dốc dần từ Bắc xuống Nam. 

· San nền các lô đất tạo hướng dốc từ trong lô đất dốc ra các đường xung quanh, đảm bảo cho việc thu gom và thoát nước mặt nhanh chóng và thuận tiện. Độ dốc san nền tối thiểu là 0,4%, chênh cao các đường đồng mức (h=0,2m. 

c. Giải pháp thi công :

· Trước khi san nền cần tiến hành dọn dẹp mặt bằng và bóc lớp hữu cơ trên bề mặt, chiều dày bóc hữu cơ trung bình là 0,3m. Lượng đất hữu cơ này sẽ được đắp bù vào các khu vực trồng cây xanh. 

· Tiến hành san nền cho từng lô đất xây dựng được xác định bằng các đường giao thông bao xung quanh lô đất, tạo mặt bằng xây dựng cho từng ô đất đảm bảo độ dốc và hướng thoát nước.

· Các khu vực ao, mương sẽ bóc lớp bùn đáy ao trước khi đắp nền

· San nền lấy đất bạt từ các đồi đắp vào các khu ruộng trũng xung quanh. Đất thiếu được lấy ở các đồi nằm gần khu vực dự án. Chiều cao san nền từng lớp là 0,5m với hệ số lu lèn K=0,9

5.1.2. Khối lượng công tác san nền các ô đất:

· Khối lượng san nền các ô đất được tính theo phương pháp lưới ô vuông cho từng ô đất. Khối lượng đất đắp cho từng ô tính theo công thức:  Vi= Fxh;

Trong đó:  F  diện tích ô đất san nền (m2)

       h: chiều cao đắp nền trung bình (m).


Khối lượng san nền toàn khu vực V = (Vi..

Bảng tổng hợp khối lượng san nền các ô đất.

	Stt
	« đất
	Diện tích
(m2)
	Htb
(m)
	Khối l​ợng
(m3)

	1
	o1
	2903
	0.55
	1596.7

	2
	o2
	4605
	0.4
	1842.0

	3
	o3
	48801
	0.65
	31720.7

	4
	o4
	10215
	0.55
	5618.3

	5
	o5
	8104
	1
	8104.0

	6
	o6
	10647
	1.2
	12776.4

	7
	o7
	13358
	1.15
	15361.7

	8
	o8
	14955
	1.15
	17198.3

	9
	o9
	23153
	1.1
	25468.3

	10
	o10
	15786
	1.3
	20521.8

	11
	o11
	32409
	1.3
	42131.7

	12
	o12
	14945
	0.92
	13749.4

	13
	o13
	29411
	1.15
	33822.7

	14
	o14
	6914
	1.25
	8642.5

	15
	o15
	19928
	1.25
	24910.0

	 
	Tổng
	
	 
	263464.3


Chiều cao đắp nền trung bình toàn khu
: 1,16m

Tổng khối lượng đắp nền các ô đất 

: 263464,3m3.

5.2. Quy hoạch hệ thống giao thông:

5.2.1. Giao thông nội bộ khu :

+ Trục giao thông chính khu đô thị. (mặt cắt 2-2).

· Hướng tuyến và quy mô tuyến tuân thủ theo quy hoạch chi tiết 1/2000 đã được phê duyệt. Đảm bảo liên hệ được với toàn bộ khu ở, dịch vụ, công cộng trong khu quy hoạch với trục giao thông đối ngoại.

· Đường chính khu đô thị (Mặt cắt 2-2) Quy mô tuyến thiết kế

Chỉ giới đường đỏ rộng : 33m. 

Phần đường xe chạy
; 2x10,5=21m

Vỉa hè 2 bên


: 2x5=10m




Dải phân cách giữa

: 2m.




Chỉ giới xây dựng 2 bên
: 5m.

+ Đường  khu vực.

· Các đường giao thông khu vực và nội bộ được đấu nối với giao thông chính, đảm bảo liên hệ giao thông trong các khu chức năng với nhau. Đường khu vực (Mặt cắt 3-3). Quy mô tuyến thiết kế:

Chỉ giới đường đỏ rộng : 30m. 

Phần đường xe chạy
; 2x7,5=15m

Vỉa hè 2 bên


: 2x7,5=15m




Chỉ giới xây dựng 2 bên
: 5m

+ Đường nội bộ trong khu đô thị.

+ Mặt cắt 4-4: Chỉ giới đường đỏ rộng: 25m. 

Phần đường xe chạy

; 15m

Vỉa hè 2 bên



: 2x5=10m




Chỉ giới xây dựng 2 bên

: 3m

+ Mặt cắt 5-5: Chỉ giới đường đỏ rộng : 18,5m . 

Phần đường xe chạy

; 10,5m

Vỉa hè 2 bên



: 2x4=8m




Chỉ giới xây dựng 2 bên

: 3m

+ Mặt cắt 6-6: Chỉ giới đường đỏ rộng : 13,5m. 

Phần đường xe chạy

; 7,5m

Vỉa hè 2 bên



: 2x3=6m




Chỉ giới xây dựng 2 bên

: 3m.

· Bãi đỗ xe. Các bãi đỗ xe được thiết kế xen kẽ trong các khu cây xanh ven các khu nhà thấp tầng. Các công trình cao tầng sẽ thiết kế bãi đỗ xe riêng trong từng công trình đảmbảo yêu cầu cho từng khu ở cao tầng. 

5.2.2.  Kết cấu cho các tuyến đường : 

· Nền đường : 

· Nền đường đắp bằng đất đồi, đầm nén K=0.95 trong quá trình san nền.

· Độ dốc dọc đường nhỏ do khống chế cao độ san nền. Để đảm bảo thoát nước mặt đường tốt, bố trí độ dốc ngang 2% và hệ thống rãnh răng cưa dọc bó vỉa đường với độ dốc 0.5% về các cửa ga thu nước đặt dọc theo đường.

· Mặt đường: Chia làm 2 loại kết cấu áo đường

· Kết cấu đường trục chính và đường chính khu vực (áp dụng cho đường rộng 25m và 30m ) có Eyc = 1550daN/cm2. 

Kết cấu áo đường 1 (KCAĐ 1)

+ Bê tông atfan hạt mịn dày 5 cm

+ Lớp nhựa dính bám 0.5 kg/m2

+ Bê tông atfan hạt thô dày 7 cm

+ Lớp nhựa dính bám 1 kg/m2

+ Cấp phối đá dăm loại  I móng lớp trên dày 20 cm

+ Cấp phối đá dăm loại II móng lớp dưới dày 25 cm

+ Đất đắp đầm chặt K=0,98 dày 50cm

+ Nền đất đầm K=0,95.

· Kết cấu đường khu vực và đường nội bộ (áp dụng cho đường rộng 13,5m-18,5m) có Eyc = 1270daN/cm2. 

Kết cấu áo đường 2 (KCAĐ 2).

+ Bê tông atfan hạt mịn dày 4 cm

+ Lớp nhựa dính bám 0.5 kg/m2

+ Bê tông atfan hạt thô dày 6 cm

+ Lớp nhựa dính bám 1.0 kg/m2

+ Cấp phối đá dăm loại  I móng lớp trên dày 15 cm

+ Cấp phối đá dăm loại II móng lớp dưới dày 25 cm

+ Đất đắp đầm chặt K=0,98 dày 30cm

+ Nền đất đầm K=0,95.

· Kết cấu đường vào nhà được tính toán và thiết kế theo kết cấu vỉa hè của các trục giao thông khu vực.

· Hè đường

· Hè đường được lát gạch Block tự chèn theo tiêu chuẩn dày từ 6-10cm, lớp cát vàng lót nền tạo phảng dày 15cm. Vỉa hè trồng cây xanh và bố trí các tuyến công trình hạ tầng ngầm cung cấp cho các lô đất nhà máy. Cây xanh trồng cách đều 7m/cây , chiều cao cây từ 10-15m.

· Bó vỉa dùng loại bê tông đúc sẵn M250#, kích thước 18x22x100cm kết hợp đan rãnh.

· Biển báo và kẻ vạch :

· Tại các nút giao bố trí biển báo chỉ dẫn theo qui định

· Đường bố trí kẻ vạch phân làn

· Các biển báo và vạch kẻ tuân theo Điều lệ báo hiệu đường bộ hiện hành

Bảng tổng hợp hệ thống giao thông khu vực quy hoạch.

	Stt
	Loại mặt cắt
	Chiều dài
	Bề rộng (m)
	Diện tích (m2)

	
	
	
	Mặt 
đường
	Phân cách
	Hè
2bên
	Tổng
	Mặt 
đường
	Hè
2bên
	Tổng

	B
	Khu Đô thị - Dịch vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	102695.0

	1
	Mặt cắt 2-2
	370.0
	21
	2
	10
	33
	7770.0
	3700.0
	11470.0

	2
	Mặt cắt 3-3
	1183.0
	15
	 
	15
	30
	17745.0
	17745.0
	35490.0

	3
	Mặt cắt 4-4
	766.0
	15
	 
	10
	25
	11490.0
	7660.0
	19150.0

	4
	Mặt cắt 6-6
	2710.0
	7.5
	 
	6
	13.5
	20325.0
	16260.0
	36585.0

	C
	Khu nhà ở công nhân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31040.0

	2
	Mặt cắt 3-3
	442.0
	15
	 
	15
	30
	6630.0
	6630.0
	13260.0

	3
	Mặt cắt 4-4
	317.0
	15
	 
	10
	25
	4755.0
	3170.0
	7925.0

	5
	Mặt cắt 6-6
	730.0
	7.5
	 
	6
	13.5
	5475.0
	4380.0
	9855.0

	 
	Tổng (B+C)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	133735.0



Các chỉ tiêu kỹ thuật đạt được: 

- Tổng diện tích khu đất quy hoạch

: 50,4700Km.

- Tổng diện tích đất giao thông


:13,3735ha.

(không tính đến đường đối ngoại và các đường vào nhà)

- Tỷ lệ đất giao thông toàn khu 

:26,50 % 

(Khối lượng xây dựng hệ thống giao thông sẽ được thể hiện chi tiết trong phần khái toán kinh phí đầu tư)

5.3 Quy hoạch hệ thống cấp nước

5.3.1. Lựa chọn nguồn nước: 

· Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000. Nước cấp cho khu vực quy hoạch được lấy từ trạm cấp nước cục bộ trong cụm công nghiệp công suất 4300m3/ngđêm phía Tây khu quy hoạch

· Giai đoạn sau nước được lấy từ tuyến ống phân phối của NMN sông Đà trên trục đường Láng – Hoà Lạc.

* Nhu cầu dùng nước: 

Tiêu chuẩn cấp nước:

   Cấp nước khu nhà thấp tầng và chung cư: 0,8m3/1hộ/ngđêm.

  Cấp nước khu nhà biệt thự

: 1,0m3/1hé/ng®ªm.

Nước cấp cho công cộng dịch vụ
: 38 m3/ha.ngµy.

Nước tưới cây tưới đường


: 10%Qsh/ha/ngµy.

Nước cứu hoả



: 15l/s cho 1 đám cháy.

* Tính toán nhu cầu dùng nước .


Bảng tính toán nhu cầu dùng nước.

	Stt
	Chức năng lô đất
	Diện tích
« ®Êt(ha)
	Diện tích
 sàn
(m2)
	Số 
căn hộ
	Chỉ tiêu 
cấp nước
	Công suất 
(m3/ng®)

	I
	Khu Đô thị dịch vụ
	 
	 
	 
	 
	1989.3

	 
	Đất ở cao tầng - CT 1
	4.80
	480000
	1600
	0.8
	1280.0

	 
	Đất ở cao tầng - CT 2
	1.02
	81600
	326
	0.8
	261.1

	 
	Đất ở biệt thự - BT1-1
	1.60
	 
	54
	1.2
	64.8

	 
	Đất ở biệt thự - BT1-2
	3.27
	 
	112
	1.2
	134.4

	 
	Đất ở biệt thự - BT2-1
	1.50
	 
	32
	1.2
	38.4

	 
	Đất ở biệt thự - BT2-2
	1.34
	 
	28
	1.2
	33.6

	 
	Đất dịch vụ - DV1
	1.06
	21200
	 
	3lÝt/m2
	63.6

	 
	Nhà trẻ-mẫu giáo - NTR
	0.63
	6300
	 
	38
	23.9

	 
	Trường tiểu học - TH
	0.82
	12300
	 
	38
	31.2

	 
	Trường trung học cơ sở - THCS
	0.88
	13200
	 
	38
	33.4

	 
	Công viên -CX1
	0.75
	 
	 
	10
	7.5

	 
	Công viên -CX2
	1.44
	 
	 
	10
	14.4

	 
	Công viên -CX3
	0.29
	 
	 
	10
	2.9

	 
	Đất kỹ thuật (trạm xử lý nước thải 1)
	0.76
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất kỹ thuật (trạm điện)
	0.46
	 
	 
	 
	 

	II
	Khu nhà ở Công nhân
	 
	 
	 
	 
	1140.8

	 
	Nhà ở cao tầng - CNH1
	1.98
	198000
	990
	0.8
	792.0

	 
	Nhà ở cao tầng - CNH2
	0.95
	76000
	380
	0.8
	304.0

	 
	Nhà BT cho chuyên gia - CG
	0.35
	 
	10
	1.2
	12.0

	 
	Công viên - CX4
	0.58
	 
	 
	10
	5.8

	 
	Đất dịch vụ hỗn hợp - DV2
	0.36
	9000
	 
	3lÝt/m2
	27.0

	
	Tổng (I+II)
	 
	 
	 
	 
	3130.1

	
	Dự phòng
	 
	 
	 
	20%
	626.0

	 
	Tổng công suất cấp nước
	 
	 
	 
	 
	3756.1


Tổng lưu lượng nước cấp cho khu vực: 

Qt= 3756.1 m3/ng®ªm

· Lượng nước cấp khi có cháy:  Với quy mô của khu đô thị theo tiêu chuẩn lượng nước cứu hoả được tính toán với:Qch = 15 (l/s).

Qcc =(3h x15x3600)/1000 = 162m3/ng®ªm.


+ Tổng lưu lượng tính toán khi có cháy.



Qtt =  Qt+Qcc = 3756.1 +162 = 3918.1m3/ng®ªm.

5.3.2 Giải pháp cấp nước: 

+ Mạng lưới tuyến ống cấp:

· Sử dụng sơ đồ mạng lưới dạng nhánh cụt cấp đến các khu vực tiêu thụ trong khu quy hoạch. Tuyến ống phân phối chính khu vực có đường kính D100mm rẽ nhánh từ tuyến ống D150mm từ nhà máy nước cấp vào trong khu vực quy hoạch.

· Các tuyến ống dịch vụ đường kính D65mm-D80mm phân phối nước từ tuyến ống D100mm đến các cụm công trình, các khu nhà thấp tầng.

· Các đường ống dịch vụ D40-D50mm cấp trực tiếp đến các công trình theo nguyên tắc:

 + Khu nhà ở thấp tầng có tầng cao ( 5 tầng, nước sẽ được cấp trực tiếp từ các tuyến ống phân phối.

+ Khu cao tầng áp lực từ mạng lưới không đủ sẽ được cấp thông qua trạm bơm và bể chứa dự phòng đặt trong tầng kỹ thuật của công trình. 

+ Cấp nước chữa cháy

· Hệ thống cấp nước chữa cháy dự kiến là hệ thống chữa cháy áp lực thấp. Các trụ cứu hoả được bố trí trên các tuyến ống chính  D80-100mm dọc theo các tuyến đường với khoảng cách trung bình 150m/trụ, áp lực tự do nhỏ nhất trên mạng khi cứu hoả không dưới 10m.

· Trong các công trình công cộng, chung cư cao tầng cần có các giải pháp phòng cháy chữa cháy riêng được thiết kế theo các tiêu chuẩn hiện hành.

Khối lượng vật tư hệ thống cấp nước:

	Stt
	Vật t​ư
	Đơn vị
	K.l­îng

	I
	Khu Đô thị dịch vụ
	
	

	1
	Đường ống thép tráng kẽm  D40mm
	m
	138.0

	2
	Đường ống thép tráng kẽm  D50mm
	m
	2680.0

	3
	Đường ống thép tráng kẽm  D65mm
	m
	647.0

	4
	Đường ống thép tráng kẽm  D80mm
	m
	454.0

	5
	Đường ống gang D100mm
	m
	1235.0

	7
	Hố van chính
	hố
	6.0

	8
	Họng cứu hỏa
	họng
	6.0

	II
	Khu nhà ở công nhân
	
	

	1
	Đường ống thép tráng kẽm  D50mm
	m
	186.0

	2
	Đường ống thép tráng kẽm  D80mm
	m
	600.0

	3
	Đường ống gang D100mm
	m
	180.0

	4
	Hố van chính
	hố
	2.0

	5
	Họng cứu hỏa
	họng
	1.0


Chi tiết xem trên bản vẽ quy hoạch mạng lưới cấp nước:

5.4. Quy hoạch thoát nước và vệ sinh môi trường

5.4.1. Quy hoạch thoát nước mưa

a. Nguyên tắc thiết kế.

· Hệ thống cống thoát nước mưa được thiết kế riêng với hệ thống thoát nước thải. thoát nước tự chảy với độ dốc tối thiểu i=1/D để giảm chiều sâu chôn cống.

· Đảm bảo thu gom và thoát nước mặt nhanh chóng và thuận lợi không gây ngập úng khi có mưa

a. Lưu vực, hướng thoát nước:

· Khu vực quy hoạch được thoát tập trung vào tuyến cống chính trên trục đường 419m và thoát ra hệ thống thoát chung của toàn khu vực trên trục đường Láng –Hoà lạc

· Toàn khu quy hoạch được chia thành các lưu vực nhỏ để thuận tiện cho việc thu gom nước mặt. Nước mặt trong các khu xây dựng tập trung về tuyến cống chính D1000mm trên trục đường 30m, hướng thoát tập trung về phía Đông và thoát ra tuyến cống chính trên trục đường 419

+ Tiêu chuẩn tính toán

· Hệ thống thoát nước mưa được tính toán theo phương pháp cường độ giới hạn như được được qui định trong Tiêu chuẩn thoát nước bên ngoài và công trình TCXD-51-1984. 

+.Công thức tính toán : Tính toán thuỷ lực hệ thống thoát nước mưa theo phương pháp cường độ giới hạn
Q = q.F.( (m3/s)

Trong đó :

Q : Lưu lượng tính toán (m3/s)

q : Cường độ mưa tính toán (l/s.ha)

F  : Diện tích lưu vực thoát nước mưa (ha)

( : Hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào đặc điểm mặt phủ của lưu vực thoát nước lấy trung bình bằng 0.7

· Cường độ mưa tính toán, tính theo công thức :

(20+b)n.q20(1+ClgP)

q = ------------------------------

(t+b)n



Với :
q : Cường độ mưa tính toán (l/s.ha)




p : Chu kỳ ngập lụt lấy = 2 năm 

         q20 b,c,n: Đại lượng phụ thuộc đặc điểm khí hậu tại địa phương

b. Giải pháp cấu tạo hệ thống thoát nước mưa

· Hệ thống cống thoát nước mưa được thiết kế theo dạng hình xương cá, mạng lưới dạng phân tán để giảm chiều sâu chôn cống.

· Dựa theo quy hoạch san nền bố trí  các tuyến cống tròn có đường kính D600-1200mm thu gom nước mặt từ các lô đất xây dựng trong toàn khu quy hoạch tập trung thoát về tuyến cống chính trên đường 419. Hệ thống cống thu nước được bố trí dưới lòng đường của các đường nội bộ và đường khu vực. 

· Việc thu nước mặt trên đường được thực hiện bởi các ga hàm ếch ven đường với khoảng cách trung bình 40-45m/ga. 

· Cống thoát nước sử dụng cống tròn BTCT đường kính D600-1200mm, được chôn dưới lòng đường, chiều sâu chôn cống tối thiểu là 0,7m.

       Khối lượng vật tư hệ thống thoát nước mưa 

	Stt
	Vật tư
	Đơn vị
	K.L­îng

	I
	Khu Đô thị dịch vụ
	 
	 

	1
	Cống tròn BTCT D600
	m
	2350

	2
	Cống tròn BTCT D800
	m
	578

	3
	Cống tròn BTCT D1000
	m
	850

	4
	Cống tròn BTCT D1200
	m
	504

	5
	Giếng thăm (40m/1giếng)
	Cái
	110

	II
	Khu ở công nhân
	 
	 

	1
	Cống tròn BTCT D600
	m
	790

	2
	Cống tròn BTCT D800
	m
	376

	3
	Giếng thăm (40m/1giếng)
	Cái
	30


Chi tiết xem trên bản đồ quy hoạch mạng lưới thoát nước mưa 

5.4.2. Quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

a. Thoát nước thải

· Tiêu chuẩn thoát nước thải lấy bằng tiêu chuẩn cấp nước.

· Tính toán công suất cấp nước thải không tính đến lượng nước tưới cây, rửa đường trong toàn khu. 

+ Công suất toàn khu vực: 

	Stt
	Chức năng lô đất
	Diện tích
« ®Êt(ha)
	Diện tích
 sàn
(m2)
	Số 
căn hộ
	Chỉ tiêu 
thoát nước
	Công suất 
(m3/ng®)

	I
	Khu Đô thị dịch vụ
	 
	 
	 
	 
	1964.5

	 
	Đất ở cao tầng - CT 1
	4.80
	480000
	1600
	0.8
	1280.0

	 
	Đất ở cao tầng - CT 2
	1.02
	81600
	326
	0.8
	261.1

	 
	Đất ở biệt thự - BT1-1
	1.60
	 
	54
	1.2
	64.8

	 
	Đất ở biệt thự - BT1-2
	3.27
	 
	112
	1.2
	134.4

	 
	Đất ở biệt thự - BT2-1
	1.50
	 
	32
	1.2
	38.4

	 
	Đất ở biệt thự - BT2-2
	1.34
	 
	28
	1.2
	33.6

	 
	Đất dịch vụ - DV1
	1.06
	21200
	 
	3lÝt/m2
	63.6

	 
	Nhà trẻ-mẫu giáo - NTR
	0.63
	6300
	 
	38
	23.9

	 
	Trường tiểu học - TH
	0.82
	12300
	 
	38
	31.2

	 
	Trường trung học cơ sở - THCS
	0.88
	13200
	 
	38
	33.4

	II
	Khu nhà ở Công nhân
	 
	 
	 
	 
	1135.0

	 
	Nhà ở cao tầng - CNH1
	1.98
	198000
	990
	0.8
	792.0

	 
	Nhà ở cao tầng - CNH2
	0.95
	76000
	380
	0.8
	304.0

	 
	Nhà BT cho chuyên gia - CG
	0.35
	 
	10
	1.2
	12.0

	 
	Đất dịch vụ hỗn hợp - DV2
	0.36
	9000
	 
	3lÝt/m2
	27.0

	III
	Tổng (I+II)
	 
	 
	 
	 
	3099.5

	V
	Tỷ lệ thu gom và xử lý
	 
	 
	 
	95%
	2944.0


+ Lưu vực và giải pháp thoát nước

· Toàn bộ nước thải trong khu quy hoạch được thu gom và đưa về trạm xử lý tập trung công suất 3000m3/ngđêm đặt trong ô đất hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch sử dụng đất.

· Nước thải trong các khu ở và công trình cao tầng sau khi qua bể xử lý sơ bộ của mỗi công trình được thu gom bằng hệ thống các tuyến cống nhánh D300mm bố trí dạng xương cá trong các khu ở, khu công cộng dịch vụ. Nước thải từ các tuyến cống nhánh được tập trung về tuyến cống chính D400mm dọc theo vỉa hè đường 30m và dẫn về trạm xử lý theo quy hoạch.

· Nước thải sau khi được xử lý đảm bảo tiêu chuẩn loại B theo TCVN-5945-1995 cho phép thoát vào mạng lưới thoát nước mưa của khu vực và thoát ra nguồn tiếp nhận theo hướng thoát của mạng lưới thoát nước mưa.

+Mạng lưới thu gom: 

· Các tuyến cống thu gom nước thải được bố trí theo dạng xương cá, dọc theo vỉa hè các đường giao thông, phân tán vào đến các khu chức năng, các khu nhà thấp tầng, khu biệt thự, thu gom nước thải từ các công trình tập trung ra tuyến cống chính của từng khu từ đây tập trung dẫn về trạm xử lý theo quy hoạch.

+  Cấu tạo hệ thống thoát nước thải.

· Đường cống thoát nước thải sử dụng cống tròn BTCT đường kính D300-400mm, hoạt động theo nguyên tắc tự chảy với độ dốc dọc tối thiểu i=1/D. Độ sâu chôn cống tối thiều là 1m tối đa là 5m

· Các hố ga được bố trí với khoảng cách trung bình 30m để đảm bảo thuận tiện cho quản lý và đầu nối. 

b. Rác thải vệ sinh môi trường.

· Rác thải trong các khu cao tầng, dịch vụ công cộng sẽ được thu gom tập trung tại 1 điểm ttrong từng công trình, cuối ngày sẽ có xe thu gom vận chuyển đến khu xử lý theo quy định chung của toàn khu.

·  Rác thải trong khu vực dân cư, dịch vụ sẽ được tập trung tại 1 điểm tập kết theo quy định, thuận tiện cho xe thu gom và vận chuyển.

· Đối với các tuyến đường trong khu công cộng cần bố trí các thùng rác công cộng dungtích từ 0,4-0,8m3 với khoảng cách 100m/thùng để thu gom rác sinh hoạt. Cuối ngày sẽ có xe của công ty môi trường đô thị vận chuyển đến khu tập chung theo quy định.

Khối lượng vật tư hệ thống thoát nước thải và VSMT

	Stt
	Vật t​ư
	Đơn vị
	K.L­îng

	1
	Đường cống BTCT D300mm
	m
	3606

	2
	Đường cống BTCT D400mm
	m
	1365

	3
	Giếng thăm chính
	Giếng
	160

	4
	Trạm xử lý 1
	m3
	3000


     Chi tiết xem trên bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải và VSMT

5.5. Quy hoạch cấp điện và thông tin liên lạc

5.5.1. Quy hoạch cấp điện

a. Chỉ tiêu cấp điện:


Cấp điện sinh hoạt


Cấp điện  khu nhà thấp tầng và chung cư: 5Kw/1hộ/ngđêm.

  Cấp điện  khu nhà biệt thự

: 7Kw/1hé/ng®ªm.


Khu công cộng, dịch vụ,  VPCT

: 30-50w/m2 sàn


Cây xanh, công viên


: 15KW/ha

b. Tính toán nhu cầu điện câc phu tải:

Bảng thống  kê công suất các phụ tải.

	Stt
	Chức năng lô đất
	Diện tích
« ®Êt(ha)
	Diện tích
 sàn
(m2)
	Số 
căn hộ
	Chỉ tiêu 
cấp điện
	Công suất 
(KW)
	Công suất tính 
(KVA)

	I
	Khu Đô thị dịch vụ
	 
	 
	 
	 
	5820.0
	6847.0

	 
	Đất ở cao tầng - CT 1
	4.80
	480000
	1600
	3kw/Hé
	3360.0
	3952.9

	 
	Đất ở cao tầng - CT 2
	1.02
	81600
	326
	3
	685.4
	806.4

	 
	Đất ở biệt thự - BT1-1
	1.60
	 
	54
	5
	189.0
	222.4

	 
	Đất ở biệt thự - BT1-2
	3.27
	 
	112
	5
	392.0
	461.2

	 
	Đất ở biệt thự - BT2-1
	1.50
	 
	32
	5
	112.0
	131.8

	 
	Đất ở biệt thự - BT2-2
	1.34
	 
	28
	5
	98.0
	115.3

	 
	Đất dịch vụ - DV1
	1.06
	21200
	 
	30W/m2
	445.2
	523.8

	 
	Nhà trẻ-mẫu giáo - NTR
	0.63
	6300
	 
	15
	66.2
	77.8

	 
	Trường tiểu học - TH
	0.82
	12300
	 
	20
	172.2
	202.6

	 
	Trư​ờng trung học cơ sở - THCS
	0.88
	13200
	 
	20
	184.8
	217.4

	 
	Công viên -CX1
	0.75
	 
	 
	25
	18.8
	22.1

	 
	Công viên -CX2
	1.44
	 
	 
	25
	36.0
	42.4

	 
	Công viên -CX3
	0.29
	 
	 
	25
	7.3
	8.5

	 
	Đất kỹ thuật (trạm xử lý nước thải 1)
	0.76
	 
	 
	100kw/ha
	53.2
	62.6

	II
	Khu nhà ở Công nhân
	 
	 
	 
	 
	3115.5
	3665.3

	 
	Nhà ở cao tầng - CNH1
	1.98
	198000
	990
	3
	2079.0
	2445.9

	 
	Nhà ở cao tầng - CNH2
	0.95
	76000
	380
	3
	798.0
	938.8

	 
	Nhà BT cho chuyên gia - CG
	0.35
	 
	10
	5
	35.0
	41.2

	 
	Công viên - CX4
	0.58
	 
	 
	25
	14.5
	17.1

	 
	Đất dịch vụ hỗn hợp - DV2
	0.36
	9000
	 
	30W/m2
	189.0
	222.4

	
	Tổng (I+II)
	 
	 
	 
	 
	
	10512.0


Hệ số Kđt cho các phụ tải K=0,7.

Hệ số  Cosy =0.85

c. Giải pháp quy hoạch hệ thống cấp điện toàn khu.

+ Nguồn điện:

· Lưới điện trung áp 22 KV được lấy từ đầu ra của trạm biến áp trung gian phía Đông khu vực quy hoạch. (Cs 2x25MVA)

+ Lưới điện trung áp 22KV

· Từ đầu ra 22KV của trạm trung gian phía Đông khu vực thiết kế 1 lộ cáp chính có tiết diện 185mm2 cấp đến khu vực theo sơ đồ rẽ nhánh. Tiết diện các tuyến các nhánh cấp đến các trạm biến áp từ 50-90mm2. Lưới cáp trung áp 22KV được thiết kế đi trong rãnh cáp, và chôn ngầm dưới vỉa hè của các trục đường và cấp đến các trạm biến áp theo quy hoạch.

+ Mạng lưới trạm biến áp.

· Các trạm biến áp sử dụng loại trạm trụ, trạm kiốt. Dung lượng các trạm biến áp từ 320KVA – 1500KVA. vị trí trạm tại trung tâm các phụ tải, trong khuôn viên cây xanh, gần trục đường giao thông của từng khu đảm bảo lưới điện hạ áp cấp cho các công trình <500m  và thuận tiện cho việc sửa chữa khi có sự cố. 


+ Lưới điện chiếu sáng.



Chiếu sáng sinh hoạt.

· Đối với các công trình công cộng, khu điều hành và khu vực dân cư, sử dụng cáp hạ áp 0,4KV đi ngầm dưới vỉa hè cấp đến tủ điện tổng cho từng công trình và tủ điện khu vực cho nhóm các nhà thấp tầng, khu biệt thự.

Chiếu sáng đèn đường

· Chiếu sáng đường trong khu quy hoạch sử dụng các cột thép bát giác cao 10m -12m lắp bóng cao áp Sodium công suất bóng từ 150W đến 250W, bố trí một bên hay hai bên tuỳ theo chiều rộng từng tuyến đường. Khoảng cách trung bình giữa các cột đèn là 30m. Độ rọi trung bình là 10 lux.

· Hệ thống đèn chiếu sáng được điều khiển từ các tủ điện đặt tại các trạm biến áp 22/0,4KV gần nhất với chế độ đóng cắt tự động theo thời gian.

· Cáp  chiếu sáng dùng loại cáp ngầm Cu/XLPE/DSTA/PVC 4x25mm.

Ghi chú: Trong khu vực quy hoạch hiện nay có 1 tuyến điện 35KV cắt qua, để đảm bảo xây dựng công trình và an toàn cấp điện trong quá trình triển khai xây dựng, chủ đầu tư cần liên hệ với cơ quan quản lý tuyến điện này để có phương án di chuyển và hạ ngầm dọc theo đường quy hoạch.

5.5.2. Hệ thống thông tin liên lạc

* Chỉ tiêu chung:
Khu nhà ở


: 1hé/1m¸y.

Khu văn phòng

; 200m2/1m¸y

Nhà trẻ, trường học
: 5m¸y/1tr­êng

Tổng thuê bao toàn khu: 2973 thuê bao.

· Hệ thống tuyến ống luồn cáp thông tin:

· Hệ thống ống luồn cáp thông tin bố trí ngầm, chạy dọc trên vỉa hè theo các trục đường trong khu. Xây dựng các tủ cáp phân phối cho từng khu vực với dung lượng tủ 100-300số

· Hệ thống các bể kéo cáp đặt trên vỉa hè, xây gạch. Khoảng cách các bể trung bình 50m/bể.

· Khối lượng xây dựng phần thông tin liên lạc sẽ được chủ đầu tư thoả thuận với ngành bưu chính viễn thông của khu vực để ngành bưu chính tự đầu tư xây dựng kinh doanh và thu hồi vốn.

             Bảng tổng hợp vật tư xây dựng hạng mục cấp điệnvà thông tin liên lạc

	Stt
	Vật tư
	Đơn vị
	K.l­​îng

	1
	Trạm biến áp
	Trạm
	 

	 
	Loại 320KVA
	 
	1

	 
	Loại 560KVA
	 
	1

	 
	Loại 750KVA
	 
	1

	 
	Loại 800KVA
	 
	1

	 
	Loại 1000KVA
	 
	2

	 
	Loại 1250KVA
	 
	4

	 
	Loại 1500KVA
	 
	1

	2
	Cáp ngầm 22KV
	m
	2633

	3
	Cáp ngầm hạ áp 0.4KV
	m
	4025

	4
	Cáp CS ®­​êng
	m
	7715

	5
	Đèn đường
	bộ
	310

	6
	Hố đấu nối cáp 22KV
	Cái
	11

	7
	Cáp thông tin liên lạc
	 
	2610

	8
	Tủ chiếu sáng đèn đ​ường
	 
	5

	9
	Tủ phân phối thông tin
	 
	10


    Chi tiết xem trên bản đồ quy hoạch  cấp điệnvà thông tin liên lạc

Chương VI. đánh giá tác động môi trường
Đánh giá tác động của dự án tới môi trường

và giải pháp xử lý

6.1. Đánh giá tác động của dự án tới môi trường

6.1.1. Giai đoạn xây dựng

a. Tác động tới kinh tế - xã hội



Do khu đất thiết kế không có dân cư hiện trạng nên các tác động tới kinh tế xã hội hầu như không đáng kể.

b. Tác động của môi trường:


Trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng, các nguồn ô nhiễm chính có thể gây tác động đến môi trường là :

- Bụi sinh ra trong quá trình đào đất, xe máy san ủi, vật liệu rơi vãi từ các xe vận chuyển bị gió cuốn lên gây ô nhiễm không khí.

- Tiếng ồn rung do các phương tiện giao thông vận tải và thi công cơ giới.

- ¤ nhiễm do khí thải của các phương tiện vận tải, máy móc thi công sử dụng nhiên liệu xăng, dầu DO, chất FO chứa bụi than, SO2, NOx, THC.

- Nước mưa chảy tràn qua khu xây dựng trong thời gian thi công vào mùa mưa cuốn theo đất, cát, xi măng và các loại rác sinh hoạt gây ô nhiễm nguồn nước mặt sông Cái

 - Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân trong quá trình xây dựng chứa các chất ô nhiễm hữu cơ.

- Các chất thải rắn là vật liệu xây dựng phế thải như gạch vỡ, tấm lợi vỡ, xà bần, gỗ cốp pha, bao bì xi măng, sắt thép vụn ...

- Rác sinh hoạt của công nhân xây dựng...


( Các tác động trực tiếp tới công nhân trong quá trình xây dựng 

- Một số tác nhân và yếu tố có khả năng gây ô nhiễm như xăng dầu, điều kiện thi công trên cao, trong trời nắng, tuỳ thuộc theo thời gian, mức độ tác động, điều kiện thi công, cường độ lao động có khả năng gây mệt mỏi, choáng váng hay ngất cho công nhân.

- Công việc lắp ráp, thi công trong phạm vi rộng và quá trình vận chuyển nguyên vật liệu với mật độ phương tiện vận tải trong khu vực cao có thể gây ra các tai nạn lao động cũng như tai nạn giao thông.


( Các sự cố trong quá trình thi công

- Các nguồn có khả năng cháy nổ như : kho chứa nguyên liệu cho thi công, máy móc (sơn, xăng dầu, dầu DO, dầu FO ...) hay các công đoạn gia nhiệt trong thi công (đun nhựa đường ...) có thể gây cháy hay tai nạn lao động, gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và kinh tế.

- Hệ thống điện tạm thời cung cấp điện cho các máy móc thiết bị thi công có thể bị sự cố gây thiệt hại.

c. Các tác động khác

- Việc giảm diện tích cũng như làm thay đổi thảm thực vật che phủ mặt đất do quá trình giải phóng mặt bằng, san ủi để lấy đất xây dựng dẫn đến làm thay đổi các yếu tố vi khí hậu trong khu vực.

- Tuy nhiên các tác động tiêu cực nêu trên chỉ mang tính tạm thời vì các tác động này sẽ không còn khi kết thúc xây dựng.

6.1.2. Giai đoạn đưa dự án vào hoạt động.

a. Tác động môi trường không khí

- Khí thải phát sinh từ các công trình.

- Khí thải của các phương tiện giao thông vận tải gồm bụi, SOx, NOx, Pb ... Tải lượng các chất ô nhiễm phụ thuộc vào lưu lượng, tình trạng kỹ thuật xe qua lại và tình trạng làm đường giao thông.

- Khí thải và mùi hôi phát sinh từ việc xử lý nước thải của các công trình cũng sinh ra trong các khí ô nhiễm như NH3, N2S, CH4 ....

b. Tác động của môi trường nước

- Nước thải sinh hoạt của các công trình nhà ở, văn phòng… chứa chủ yếu các chất cặn lơ lửng (TSS), chất dinh dưỡng (NP), các chất hữu cơ (BOD/COD) và vi khuẩn ...

- Nước mưa chảy tràn trên mặt đất sẽ cuốn theo đất cát, rác thải v.v... gây ô nhiễm cho nguồn nước mặt kênh Đồng mô cũng như các kênh, mương, ao hồ lân cận.

c. Tác động của chất thải rắn:



Chất thải rắn sinh hoạt trong khu đô thị dịch vụ – nhà ở công nhân gồm : bao nilon, giấy vụn, thuỷ tinh, vỏ lon, chất hữu cơ, rác thải sinh hoạt hàng ngày.



Chất thải rắn vô cơ và chất thải rắn hữu cơ có tính chất trơ, thường có khối lượng lớn, mặc dù tác động không đáng kể tới môi trường nhưng ảnh hưởng tới cảnh quan xung quanh và kết hợp với nước mưa gây ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận. Vì vậy chất thải rắn thường được thu gom thông qua hệ thống thu gom chất thải rắn cơ động của thành phố.

- Chất thải rắn hữu cơ dễ bị phân huỷ do các tác động của vi sinh vật, nhiệt độ nước mưa .. gây mùi hôi thối, tác động xấu tới cảnh quan khu vực, đồng thời là nơi phát triển và sinh sống của các động vật gặm nhấm là ổ dịch bệnh tiềm tàng.

d. Tác động kinh tế - xã hội trong khu vực:

* Các tác động tích cực :

  - Tạo công ăn việc làm cho người dân trong khu vực


- Tạo quỹ nhà ở đáng kể phục vụ nhu cầu phát triển của Cụm công nghiệp Bìmh Phú – Phùng Xá và giải quyết tốt nhu cầu phát triển hạ tầng xã hội của huyện Thạch Thất nói riêng, của tỉnh Hà Tây nói chung.


- Tạo ra nguồn thu cho ngân sách Nhà nước thông qua các khoản thuế.


- Sự phát triển của khu đô thị dịch vụ, nhà ở công nhân Cụm công nghiệp Bình Phú – Phùng Xá sau khi đưa vào khai thác sẽ kéo theo các điều kiện văn hoá tinh thần cũng được cải thiện và ý thức về văn minh xã hội cũng được nâng cao trong mỗi người dân.


- Chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp của người dân.

* Các tác động tiêu cực :



Cùng với những lợi ích tăng trưởng kinh tế xã hội thì sự hình thành và phát triển Cụm công nghiệp Bình Phú – Phùng Xá cũng sẽ ít nhiều gây ra những ảnh hưởng tiêu cực, mâu thuẫn xã hội như thay đổi điều kiện sinh hoạt, việc làm, thu nhập của một số bộ phận dân cư.

6.2. Những biện pháp xử lý :

6.2.1. Giai đoạn xây dựng :



Quá trình thi công xây dựng cơ sở hạ tầng cho  Cụm công nghiệp Bình Phú – Phùng Xá được thực hiện trong một thời gian tương đối dài. Vì vậy, chủ đầu tư và các nhà thầu thi công cần quan tâm tới các biện pháp hữu hiệu để hạn chế các tác động có hại.



Ngay khi lập đồ án thi công,  Công ty sẽ đề ra các biện pháp an toàn lao động,vệ sinh môi trường và bảo vệ sức khoẻ như :


- Lập kế hoạch tiến độ thi công và bố trí nhân lực hợp lý, tuần tự, tránh chồng chéo giữa các công đoạn thi công.


- áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hoá các thao tác và quá trình thi công.



Công ty cũng sẽ đưa ra các giải pháp thích hợp cho giai đoạn thi công để đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Cụ thể là :

+ Tuân thủ các qui định về an toàn lao động khi lập đồ án tổ chức thi công như các biện pháp thi công đất, vấn đề bố trí máy móc thiết bị, biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, vấn đề chống sét, bố trí các kho, bãi nguyên vật liệu, lán trại tạm, hậu cần phục vụ.

+ Tuân thủ Luật bảo hộ lao động, tổ chức học tập, kiểm tra nội qui an toàn lao động.


Các biện pháp sau đây sẽ được thực hiện tại mặt bằng thi công:

- Bố trí hợp lý đường vận chuyển và đi lại.

- Lập rào chắn cách ly các khu vực nguy hiểm như trạm biến thế, vật liệu dễ cháy nổ ... thiết kế chiếu sáng cho những nơi cần làm việc ban đêm.

- Bố trí xe phun nước tưới ướt đường để khống chế ô nhiễm bụi.

- Xây dựng các nhà vệ sinh tạm thời phục vụ công nhân trên công trường xây dựng. Nước thải từ nhà vệ sinh được xử lý trong bể tự hoại. Nước thải sau khi xử lý trong bể tự hoại sẽ được chảy ra đầm nước thải bằng cống thoát tạm.

- Trồng nhiều cây xanh và cây cảnh quanh khu vực để tạo bóng mát, hấp thụ các khí thải và hạn chế bụi bẩn.

6.2.2. Giai đoạn hoạt động:

a. Khống chế ô nhiễm không khí :

- Tính toán sao cho phù hợp và đảm bảo phát tán khí thải để nồng độ cực đại tại mặt đất trong điều kiện bất lợi nhất về thời tiết đạt tiêu chuẩn không khí xung quanh. 

- Lắp đặt các hệ thống xử lý khí thải như : lắng lọc, hấp thụ, phân huỷ sinh hoá.

- áp dụng các biện pháp an toàn phòng chống sự cố (cháy, nổ...) tại các khu vực dân cư.

- Tránh gây rò rỉ các chất ô nhiễm, độc hại ra môi trường, hạn chế các nguy cơ gây cháy nổ.

- Bố trí hợp lý hệ thống cây xanh trong khuôn viên các khu dân cư cũng như trên toàn khu vực: Cây xanh có tác dụng rất lớn trong việc hạn chế ô nhiễm không khí như lắng bụi trên lá cây làm giảm lượng bụi lơ lửng trong không khí, làm giảm tiếng ồn và che chắn tiếng ồn, giảm nhiệt độ không khí, một số loại cây có thể hấp thụ các kim loại nặng như chì, cadmium .. Ngoài ra một số loại cây xanh rất nhạy với ô nhiễm không khí. Do vậy, trong khu du lịch cây xanh được trồng dọc theo các trục đường giao thông xen lẫn với các loại cây bụi, cây trang trí.

b. Khống chế ô nhiễm nguồn nước :

+ Phương án thu gom nước thải :

Toàn bộ nước thải từ các công trình sẽ được thoát theo hệ thống thoát nước thải của toàn khu. Hệ thống thoát nước thải được thiết kế độc lập với hệ thống thoát nước mưa để thuận tiện cho việc xử lý và quản lý thoát nước thải chung của địa phương theo quy hoạch.
+ Phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt :

Nước thải sinh hoạt trong các công trình xử lý bằng các bể tự hoại xây dựng ngay tại từng công trình. Bể tự hoại là công trình đồng thời làm chức năng là lắng và phân huỷ cặn lắng, cặn lắng giữ lại trong bể từ 6-8 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân huỷ, một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan.

Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý trong bể tự hoại sẽ thoát ra hệ thống cống thoát nước thải của toàn khu rồi được tập trung về khu xử lý nước bẩn  bằng phương pháp sinh học để xử lý theo tiêu chuẩn quy định trước khi đổ ra cống chung của khu vực.

+ Khống chế chất thải rắn sinh hoạt :

Từ các công trình trong khu quy hoạch, lượng rác thải rắn sẽ được thu gom và mang đi bằng xe thu gom rác thải của công ty môi trường đô thị tới các nhà máy xử lý rác thải của tỉnh.

c. Khống chế các yếu tố vi khí hậu :

Mặt khác, các thiết kế công trình phải tăng cường thông gió tự nhiên tối đa trong hệ thống nhà ở, văn phòng, lắp đặt chụp thoát gió tự nhiên hay cơ khí để thoát nhiệt. 

d. Phòng chống sự cố môi trường

*. Chống cháy, nổ :

- Bố trí mạng lưới cứu hoả thích hợp và đào tạo ý thức và nghiệp vụ an toàn lao động, an toàn phòng cháy - chữa cháy cho nhân viên phục vụ trong khu.

 - Đảm bảo khoảng cách giữa các khối nhà tạo điều kiện cho mọi người và phương tiện di chuyển khi có cháy, giữa khoảng rộng cần thiết ngăn cách đám cháy lan rộng. Các họng lấy nước cứu hoả bố trí đều khắp, kết hợp các dụng cụ chữa cháy như bình CO2, bình bọt ... trong từng bộ phận và đặt ở những địa điểm thao tác thuận tiện.

*. Hệ thống chống sét

- Để chống sét cho các công trình có độ cao lớn, đặc biệt các công trình cao tầng như 2 khối nhà dịch vụ tổng hợp, một số chung cư cao tầng…các hệ thống chống sét sẽ được triển khai như sau :


+ Lắp đặt hệ thống chống sét cho các vị trí thích hợp của khu nhà.


+ Các hệ thống thu sét, thu tĩnh điện tích tụ và cải tiến hệ thống theo các công nghệ mới nhằm đạt độ an toàn cao.

- Hiện nay kỹ thuật chống sét phát triển cao, có nhiều công nghệ mới với khả năng đảm bảo an toàn trên diện rộng đã được thương mại hoá và bán rộng trên thị trường, đó là điều kiện thuận lợi cho cơ quan Chủ đầu tư xây dựng áp dụng vào các công trình xây dựng của dự án.

chương viI. khái toán vốn đầu tư xây dựng phần hạ tầng

1. Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ và quản lí dự án đầu tư xây dựng công trình.

2. Hồ sơ bản vẽ quy hoạch chi tiết 1/500 do Công ty TNHH tư vấn kiến trúc – quy hoạch Hà Tây lập tháng 3 năm 2008.

3. Định mức XDCB ban hành theo quyết định số 24/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ Xây Dựng.

4. Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Hà Tây.

5. Thông báo của Sở tài chính Hà Tây về giá vật liệu xây dựng cơ bản tại thời điểm lập qui hoạch

6. Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây Dựng về việc hướng dẫn việc lập và quản lí chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình.

7. Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng về việc ban hành định mức chi phí quản lí dự án đầu tư xây dựng công trình.

8. Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng về việc ban hành định mức chi phí thiết kế và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

9. Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 3/2/2005 về việc ban hành định mức chi phí qui hoạch xây dựng.

10. Quyết định số 2224/2006 /QĐ-UB ngày 18/12/2006 của UBND Tỉnh Hà Tây về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Hà Tây.

11. Quyết định số 494/QĐ-UB ngày 22/3/2007 của UBND Tỉnh Hà Tây về biểu giá bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với nhà, vật kiến trúc, cây hoa màu trên địa bàn Tỉnh Hà Tây.

12. Chi phí bảo hiểm công trình tính theo thông tư số 33/2004 TC/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính.

13. Thông tư 45/TT-BTC ngày 15/5/2003 của bộ Tài Chính về hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư.

14. Các văn bản pháp luật có liên quan.

Việc tính toán vốn đầu tư được tính toán trên cơ sở đơn giá và chính sách tại thời điểm lập qui hoạch. Trong quá trình thực hiện dự án nếu có những thay đổi về chế độ chính sách của nhà nước thì việc tính toán sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế trong khuôn khổ các văn bản pháp luật qui định.

7.1. Kinh phí xây dựng các hạng mục hạ tầng


a. Phần giao thông:

Bảng khái toán kinh phí xây dựng hệ thống giao thông

	Stt
	Loại mặt cắt
	Chiều dài
	Bề rộng (m)
	Diện tích (m2)
	Đơn giá (106)
	Thành tiền

	
	
	
	Mặt 
®​êng
	Phân cách
	Hè
2bên
	Tổng
	Mặt 
đường
	Hè
2bên
	Tổng
	Mặt 
đường
	Hè
2bên
	Mặt 
®​êng
	Hè
2bên
	Tổng

	B
	Khu Đô thị - Dịch vụ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	102695.0
	 
	 
	 
	 
	45760.3

	1
	Mặt cắt 2-2
	370.0
	21
	2
	10
	33
	7770.0
	3700.0
	11470.0
	0.65
	0.25
	5050.5
	925.0
	5975.5

	2
	Mặt cắt 3-3
	1183.0
	15
	 
	15
	30
	17745.0
	17745.0
	35490.0
	0.65
	0.25
	11534.3
	4436.3
	15970.5

	3
	Mặt cắt 4-4
	766.0
	15
	 
	10
	25
	11490.0
	7660.0
	19150.0
	0.65
	0.25
	7468.5
	1915.0
	9383.5

	4
	Mặt cắt 6-6
	2710.0
	7.5
	 
	6
	13.5
	20325.0
	16260.0
	36585.0
	0.55
	0.2
	11178.8
	3252.0
	14430.8

	C
	Khu nhà ở công nhân 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31040.0
	 
	 
	 
	 
	13737.5

	2
	Mặt cắt 3-3
	442.0
	15
	 
	15
	30
	6630.0
	6630.0
	13260.0
	0.65
	0.25
	4309.5
	1657.5
	5967.0

	3
	Mặt cắt 4-4
	317.0
	15
	 
	10
	25
	4755.0
	3170.0
	7925.0
	0.65
	0.25
	3090.8
	792.5
	3883.3

	5
	Mặt cắt 6-6
	730.0
	7.5
	 
	6
	13.5
	5475.0
	4380.0
	9855.0
	0.55
	0.2
	3011.3
	876.0
	3887.3

	 
	Tổng (B+C) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	229716.5
	 
	 
	59497.8


Tổng: Năm mươi chín tỷ, bốn trăm chín mươi bẩy triệu tám trăm nghìn đồng

b. Phần San nền:

Khái toán kinh phí xây dựng hạng mục san nền

	Stt
	Hạng mục 
	Diện tích
(m2)
	Htb
(m)
	K. lượng
(m3)
	Đơn giá
(106)
	Thành tiền
(106)

	1
	Bóc lớp hữu cơ
	504700
	0.3
	151410.0
	0.04
	6056.4

	2
	San nền các ô đất
	504700
	1.02
	263464.3
	0.065
	17125.2

	3
	Nhân công
	504700
	 
	15c«ng/1ha
	0.035
	26.5

	I
	Tổng (1+2+3)
	 
	 
	 
	 
	23208.4

	II
	Dự phòng 10%(I)
	 
	 
	53474.7
	 
	4641.7

	 
	 Tổng
	 
	 
	 
	 
	27850.1


Tổng: Hai mươi bảy tỷ tám trăm năm mươi triệu một trăm nghìn đồng


c. Phần Thoát nước mưa:

Khái toán kinh phí xây dựng hạng mục thoát nước mưa

	Stt
	Vật tư
	Đơn vị
	K.L­îng
	Đơn giá
(106)
	Thành tiền
(106)

	I
	Khu Đô thị dịch vụ
	 
	 
	 
	3657.9

	1
	Cống tròn BTCT D600
	m
	2350
	0.6
	1410.0

	2
	Cống tròn BTCT D800
	m
	578
	0.75
	433.5

	3
	Cống tròn BTCT D1000
	m
	850
	0.9
	765.0

	4
	Cống tròn BTCT D1200
	m
	504
	1.1
	554.4

	5
	Giếng thăm (40m/1giếng)
	Cái
	110
	4.5
	495.0

	II
	Khu ở công nhân
	 
	 
	 
	891.0

	1
	Cống tròn BTCT D600
	m
	790
	0.6
	474.0

	2
	Cống tròn BTCT D800
	m
	376
	0.75
	282.0

	3
	Giếng thăm (40m/1giếng)
	Cái
	30
	4.5
	135.0

	A
	Tổng
	 
	 
	 
	4548.9

	B
	Dự phòng phí
	%
	20
	 
	909.8

	 
	Tổng cộng (A+B)
	 
	 
	 
	5458.7


Tổng: Năm tỷ bốn trăm năm mươi tám triệu bẩy trăm nghìn đồng


d. Phần Thoát nước thải:

	Stt
	Vật tư
	Đơn vị
	K.L­îng
	Đơn giá
(106)
	Thành tiền
(106)

	1
	Cống BTCT D300mm
	m
	3606
	0.5
	1803.0

	2
	Cống BTCT D400mm
	m
	1365
	0.55
	750.8

	3
	Giếng thăm chính
	Giếng
	160
	4.0
	640.0

	4
	Trạm xử lý 1
	m3
	3000
	5
	15000.0

	I
	Tổng 
	 
	 
	 
	18193.8

	II
	Dự phòng phí 
	%
	20
	 
	3638.7

	 
	Tổng cộng (I+II)
	 
	 
	 
	21832.5


Tổng: Hai mươi mốt tỷ tám trăm ba mươi hai triệu năm trăm nghìn  đồng


e. Phần Cấp nước:

Khái toán kinh phí xây dựng hạng mục cấp nước
	Stt
	Vật tư
	Đơn vị
	K.l­îng
	Đơn giá
(106)
	Thành tiền
(106)

	I
	Khu Đô thị dịch vụ
	 
	 
	 
	2806.7

	1
	ống thép tráng kẽm  D40mm
	m
	138.0
	0.20
	27.6

	2
	ống thép tráng kẽm  D50mm
	m
	2680.0
	0.35
	938.0

	3
	ống thép tráng kẽm  D65mm
	m
	647.0
	0.50
	323.5

	4
	ống thép tráng kẽm  D80mm
	m
	454.0
	0.65
	295.1

	5
	ống gang D100mm
	m
	1235.0
	0.90
	1111.5

	7
	Hố van chính
	hố
	6.0
	3.50
	21.0

	8
	Họng cứu hỏa
	họng
	6.0
	15.00
	90.0

	II
	Khu nhà ở công nhân
	 
	 
	 
	639.1

	1
	ống thép tráng kẽm  D50mm
	m
	186.0
	0.35
	65.1

	2
	ống thép tráng kẽm  D80mm
	m
	600.0
	0.65
	390.0

	3
	ống gang D100mm
	m
	180.0
	0.90
	162.0

	4
	Hố van chính
	hố
	2.0
	3.50
	7.0

	5
	Họng cứu hỏa
	họng
	1.0
	15.00
	15.0

	A
	Tổng
	 
	 
	 
	3445.8

	B
	Phụ kiện đư​ờng ống
	%A
	15842.7
	30
	1033.7

	C
	Dự phòng
	%(A+B)
	 
	20
	689.1

	 
	Tổng (A+B+C)
	 
	 
	 
	5168.6


Tổng: Năm tỷ một trăm sáu mươi tám triệu sáu trăm nghìn đồng

g. Phần Cấp điện:

Khái toán kinh phí xây dựng hạng mục cấp điện

	Stt
	Vật tư
	Đơn vị
	K.l­îng
	Đơn giá
(106)
	Thành tiền
(106)

	1
	Trạm biến áp
	Trạm
	 
	 
	 

	 
	Loại 320KVA
	 
	1
	250
	250.0

	 
	Loại 560KVA
	 
	1
	400
	400.0

	 
	Loại 750KVA
	 
	1
	500
	500.0

	 
	Loại 800KVA
	 
	1
	550
	550.0

	 
	Loại 1000KVA
	 
	2
	580
	1160.0

	 
	Loại 1250KVA
	 
	4
	600
	2400.0

	 
	Loại 1500KVA
	 
	1
	630
	630.0

	2
	Cáp ngầm 22KV
	m
	2633
	2.25
	5924.3

	3
	Cáp ngầm hạ áp 0.4KV
	m
	4025
	0.65
	2616.3

	4
	Cáp CS ®​êng
	m
	7715
	0.35
	2700.3

	5
	Đèn đ​ờng
	bộ
	310
	5.5
	1705.0

	6
	Hố đấu nối cáp 22KV
	Cái
	11
	7
	77.0

	7
	Cáp thông tin liên lạc
	 
	2610
	1.8
	4698.0

	8
	Tủ chiếu sáng đèn đường
	 
	5
	7
	35.0

	9
	Tủ phân phối thông tin
	 
	10
	6.5
	65.0

	I
	Tổng
	 
	 
	 
	23710.8

	II
	Dự phòng phí
	%
	20
	 
	4742.2

	 
	Tổng cộng (I+II)
	 
	 
	 
	28453.0


Tổng: Hai mươi tám tỷ bốn trăm năm mươi ba triệu đồng


7.3.  Tổng kinh phí xây dựng các hạng mục

Bảng tổng hợp kinh phí xây dựng các hạng mục

	Stt
	Hạng mục 
	Kinh phí (triệu đồng)

	1
	Hạng mục Giao thông
	59497.8

	2
	Hạng mục San nền
	27850.1

	3
	Hạng mục Thoát nước mưa
	5458.7

	4
	Hạng mục Thoát nước thải
	21832.5

	5
	Hạng mục Cấp nước
	5168.6

	6
	Hạng mục Cấp điện
	28453.0

	 
	Tổng
	148260.7


Tổng: Một trăm bốn mươi tám tỷ hai trăm sáu mươi triệu bẩy trăm nghìn đồng

chương viIi. kết luận và kiến nghị

Kết luận :

Khu vực quy hoạch là một khu vực thuận lợi cho xây dựng một khu đô thị dịch vụ và nhà ở công nhân. Có môi trường sinh thái và điều kiện tự nhiên phù hợp để dân cư sinh sống và làm việc. Hiện trạng khu vực quy hoạch không có dân cư và các công trình kiên cố, không đòi hỏi chí phí quá cao trong công tác đền bù và giải phóng mặt bằng. Việc xây dựng một khu đô thị dịch vụ- nhà ở công nhân đồng bộ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh sống và làm việc cho người dân trong khu đô thị chũng như cho các chuyên gia và công nhân trong Cụm công nghiệp chính là mô hình cần phát huy hiện tại cũng như trong tương lai. 

Đồ án quy hoạch chi tiết khu đô thị dịch vụ – nhà ở công nhân khi đi vào thực hiện sẽ mang lại những hiệu quả tích cực sau :

Tạo được một Cụm công nghiệp đồng bộ, hiện đại, năng động, đảm bảo phát triển bền vững.

Đẩy nhanh tiến trình đô thị hoá của nhà nước trên toàn tỉnh Hà tây nói riêng và cả nước nói chung. 
Tạo lập một môi trường sống hiện đại, tiện nghi.

Là cơ sở pháp lý để tiến hành lập các dự án đầu tư xây dựng.
Kiến nghị : 

Tiến hành định vị mốc giới  các khu đất để quản lý đất đai.

Các công trình xây dựng trong khu vực phải tuân thủ một hệ thống bản đồ đo đạc, các thông số đo đạc đều đưa về hệ đo đạc quốc gia chung.

Các dự án được xây dựng trong Khu đô thị dịch vụ – nhà ở công nhân cần tuân thủ nghiêm ngặt Điều lệ quản lý xây dựng sẽ được ban hành và sự quản lý của ban quản lý dự án.

Công ty TNHH XNK Văn Minh kính đề nghị Sở Xây Dựng Hà tây phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1:500 khu đô thị dịch vụ – nhà ở công nhân Cụm công nghiệp Bình Phú – Phùng Xá với nội dung nêu trên, làm cơ sở để chủ đầu tư, các ngành có liên quan và UBND huyện Thạch Thất triển khai thực hiện theo quy định.

Phụ lục các văn bản pháp lý

Phụ lục bản vẽ thu nhỏ
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